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Đảng CS Việt Nam xác định Việt Nam là một nền kinh tế thị trường theo “định hướng xã
hội chủ nghĩa” hay nhiều khi cụ thể hơn là “nền kinh tế thị trường có điều tiết của nhà
nước, gồm nhiều thành phần nhưng lấy thành phần kinh tế quốc doanh làm chủ đạo.” Mục
đích ngắn và trung hạn là “xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do
dân, vì dân, thực hiện đại đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân
và trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.” 1  Mục đích dài hạn là “xây dựng nước Việt
Nam độc lập, dân chủ, giầu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ
nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.”2 Như vậy ít ra trong giai đoạn hiện nay
và sắp tới, nhà nước chấp nhận thể chế kinh tế thị trường.

Thể chế (institutions) nói chung là một hệ thống ý niệm bao gồm năm khía cạnh khác
nhau áp dụng cho một tập thể hay tổ chức xã hội: (1) tập tục, tập quán được chấp nhận
rộng rãi, hoặc luật chơi (luật lệ) được một tổ chức xã hội chấp nhận; (2) hình thức cần thiết
để tập thể quyết định luật chơi cho tập thể đó; (3) hình thức cần thiết để thực thi luật chơi;
(4) hình thức cần thiết để giải quyết tranh chấp khi có sự hiểu biết khác nhau về luật chơi;
và cuối cùng là (5) hình thức cần thiết để xử lý khi có thành viên vi phạm luật chơi.3

Tập thể nào, dù nhỏ như gia đình, cũng cần đến một hệ thống thể chế thành văn hay không
thành văn để bảo đảm sự tồn tại của tập thể đó. Thể chế có thể dựa trên áp đặt hoặc được
xây dựng trên tinh thần tự nguyện.  Sự tồn tại lâu dài của tập thể xã hội, hay ngược lại một
hình thức thể chế nào đó chứng tỏ rằng tập thể đó chấp nhận thể chế đó và đã đóng góp
vào qúa trình hình thành cũng như thay đổi thể chế cho phù hợp với sự phát triển của xã
hội đó. Trong ý nghĩa trên, tìm hiểu về kinh tế thị trường là tìm hiểu nội dung, hình thức
tập quán, luật chơi và cơ chế vận hành nó khiến nó không những tiếp tục tồn tại cho đến
ngày hôm nay mà còn ngày càng được chấp nhận rộng rãi hơn.  Không những thế, có
người còn cho rằng kinh tế thị trường là thể chế cần thiết (điều kiện cần) để xác lập một xã
hội dân sự dân chủ.4 Cho đến nay ngày càng ít người hoài nghi về điều nhận xét cuối cùng
này, vì rõ ràng là kinh tế thị trường đã đem đến nhiều tự do quyết định hơn cho người sản
xuất và người tiêu dùng.

Bài viết này sẽ gồm 4 phần: Phần 1 trình bày kinh tế thị truờng ở dạng lý thuyết hoàn hảo,
trong đó bóc lột lao động qua lợi nhuận trên nguyên tẵc không thể xảy ra; Phần 2 lập luận
là không những thị trường hoàn hảo không có thực mà còn không thể áp dụng cho một số
hoạt động sản xuất, do đó quá trình lịch sự phát triển chủ nghĩa tư bản là cuộc đấu tranh
dưới nhiều hình thức nhằm áp đặt trên thị trường tự do những thể chế (luật pháp, luật chơi,
tổ chức xã hội) nhằm bảo đảm thị trường thực tế tiệm cận với thị trường hoàn hảo, một
trong những mục tiêu quan trọng là chống độc quyền;  Phần 3 lập luận cho rằng tổ chức
công ty lớn, không nhất thiết đưa đến độc quyền, mà là đòi hỏi kỹ thuật nhằm tận dụng ưu
thế của sản xuất lớn và giảm chi phí giao dịch, từ đó đi tìm hiểu lý do giải thích tại sao có
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nước có khả năng nhanh chóng thiết lập các công ty cổ phần kếch sù, có nước chỉ có được
những công ty cỡ trung và nhỏ; Phần 4 dựa trên những kết luận của các phần trên để đi
đến một số đề nghị về thể chế thị trường cho Việt Nam, trong đó gồm việc bảo đảm quyền
tự do kinh doanh của tư nhân, giảm thiểu bóc lột lao động, chống độc quyền tư nhân cũng
như nhà nước, nhưng  đồng thời cũng đề ra biện pháp xây dựng công ty lớn cần thiết do
đòi hỏi của kỹ thuật sản xuất nhằm đẩy mạnh khả năng cạnh tranh tren thị trường thế giới
khi tư nhân chưa làm được.  Trong một chừng mực nào đó, phần 1 và 2 dài dòng không
cần thiết với những nhà kinh tế và lại hơi quá lý thuyết với những người không học kinh tế,
nhưng dù sao nó cần thiết để trình bày vấn đề cho cặn kẽ.

1. Thị trường lý thuyết: cạnh tranh hoàn hảo

Sự sụp đổ thể chế kinh tế và chính trị ở Liên Sô và Đông Âu cho thấy rất rõ là mô hình
kinh tế xã hội chủ nghĩa qua đó nhà nước quyết định toàn bộ mọi hoạt động kinh tế, hay
gọi cho đúng thực chất của nó là một tổng công ty tư bản nhà nước toàn diện, không phải
là con đường dẫn tới “dân chủ, giầu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.”  Như vậy, phải
chăng kinh tế thị trường là thể chế kinh tế duy nhất tồn tại với lịch sử phát triển của loài
người, hay ít nhất, phải chăng nó là thể chế duy nhất phù hợp với phương thức sản xuất
như hiện nay? Kinh tế thị trường lại thường được hiểu đơn giản là thị trường tự do do bàn
tay vô hình chứ không phải bàn tay con người điều động.  Thật ra để thị trường hoạt động
hiệu qủa, nó cần đến vai trò của nhà nước, của tổ chức xã hội, nói chung là các thể chế cần
thiết giúp nó vận hành phục vụ lợi ích của những con người tự do. Thị trường cũng có
những hình thức khác nhau và vận hành khác nhau tùy theo văn hoá của tập thể xã hội mà
thị trường có mặt.

Như vậy, tìm hiểu kinh tế thị trường, theo tôi, trước tiên cần tìm hiểu nó như là một mô
hình toàn bích và trừu tượng rồi từ đó xét đến những biểu hiện thực tế của nó và những thể
chế cần thiểt bảo đảm thị trường thực tế không đi quá xa thị trường lý tưởng. Những thể
chế cần thiết này không phải là kết quả của các công trình nghiên cứu khoa bảng mà là kết
quả của các cuộc đấu tranh đẫm máu giữa tư bản và thợ thuyền, giữa lý tưởng chủ nghĩa xã
hội không tưởng và chủ nghĩa tư bản hoàn toàn tự do.

Mô hình lý thuyết trừu tượng và toàn bích là mô hình kinh tế thị trường cạnh tranh hoàn
hảo (perfect competition). Nó là cơ chế trong đó các đơn vị tham gia, kể cả người bán và
người mua, không ai kiểm soát được giá cả trên thị trường và họ có đầy đủ thông tin về thị
trường không những cho hiện tại mà còn cho cả tương lai để làm quyết định tối ưu. Giá
sản phẩm là cái có sẵn trên thị trường, do cung cầu định đoạt. Thị trường này tồn tại khi
một sản phẩm có rất nhiều người bán (hoặc người sản xuất) và rất nhiều người mua, do đó
quyết định của từng đơn vị nhỏ bé trong đó không ảnh hưởng gì đến giá cả của thị trường.
Tìm một thí dụ cho loại thị trường này không đơn giản, ta có thể nghĩ đến thị trường lúa
gạo, với hàng ngàn, hàng triệu nông dân sản xuất, nhưng việc thu mua có thể lại tập trung
vào hệ thống đầu nậu có khả năng quyết định giá.  Khi không có hệ thống tập trung thu
mua, thị trường lúa gạo đi gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Nói gần là vì không ai
có đầy đủ thông tin về cả hiện tại lẫn tương lai, như thông tin về thời tiết chẳng hạn.

Trên thị trường các đơn vị sản xuất5 tính toán nhằm tối ưu hoá lợi nhuận bằng cách phối
hợp vốn, kỹ thuật và phương tiện sản xuất, vật tư và lao động, còn người lao động sẽ quyết
định một cách hợp lý nhất việc sử dụng lao động của mình để có lợi tức và lựa chọn hàng
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hoá tiêu dùng đạt thoả mãn cao nhất.  Có thể chứng minh là hệ thống thị trường tự do này
là cơ chế sử dụng hữu hiệu nhất nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người nhằm tạo ra
của cải vì bất cứ một tác động điều tiết nào, dù không ảnh hưởng đến hiệu qủa làm ra của
cải, cũng chỉ là sự phân phối lại: lợi của đơn vị này bù trừ thiệt của đơn vị khác. Trong thị
trường cạnh tranh hoàn hảo, lợi nhuận (profit) bằng zero. Lý luận bình thường cũng cho
thấy là nơi nào có lợi nhuận người sản xuất sẽ đổ xô vào, nếu như thị trường không độc
quyền, cung do đó tăng so với cầu, giá sẽ giảm để cung cầu quân bình và lợi nhuận sẽ
không còn.

Mô hình kinh tế thị trường trên và hệ luận của nó bắt nguồn từ Adam Smith nhưng được
Gerard Debreu và Kenneth !rrow chứng minh nghiêm túc với các định đề toán học phản
ánh các định đề (axioms) và giả định kinh tế cần thiết.6

Lý thuyết kinh tế thị trường ngoài việc chứng minh hiệu qủa của thị trường cạnh tranh
hoàn hảo khi không có phát triển cũng đã đạt được cùng một kết luận cho cả trường hợp
nền kinh tế có phát triển do tăng dân số và năng suất (kết qủa của tiến bộ trong phương
pháp quản lý  thức sản xuất và khoa học kỹ thuật).  Trong trường hợp tối ưu đơn giản nhất
khi có phát triển, được gọi là luật vàng (golden rule):7

Tốc độ phát triển = lãi suất8  = tốc độ tăng tích lũy

Lãi (interest) trong luật vàng trên không phải là lợi nhuận (profit); nó là tiền thuê công cụ
dùng trong sản xuất hay vốn đóng góp vào việc mua các công cụ đó.

Hình 1: Phân phối doanh thu theo ý niệm thống kê hiện đại

Giá trị hàng
hoá
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Lãi như ta thấy trong hình 1 là một phần của thặng dư, sau khi doanh thu được đem phân
phối để chi trả cho hàng hoá và dịch vụ dùng trong sản xuất, chi trả lương bổng, thuế sản
xuất và khấu hao tài sản cố định hao mòn trong quá trình sản xuất.  Thặng dư, như định
nghĩa của Mác, dùng để trả tiền thuê đất và trả lãi cho người bỏ vốn hoặc cho vay vốn (tôi
gọi chung là lãi).9  Chỉ phần còn lại mới coi là lợi nhuận.  Khi nền kinh tế có cạnh tranh
hoàn hảo, lợi nhuận bằng không.10 Như vậy thặng dư chính là lãi. Mác coi lãi là một phần
của thặng dư, xuất phát từ lao động vì bản thân của tiền nếu không qua quá trình sản xuất
hàng hoá sẽ không thể tạo ra tiền nhiều hơn. Theo Mác, tư bản tích lũy được là lao động
chết, cũng từ thặng dư lao động tạo ra cho nên lãi trả cho tư bản là thặng dư lao động. Mác
cho rằng lý luận của ông không có tính chất phê phán đạo đức mà chỉ có tính phân tích tìm
nguồn gốc của thặng dư.11

Lý thuyết kinh tế tân cổ điển (neoclassical theory) của Arrow-Debreu ở trên chỉ giải nhằm
giải thích thặng dư trên được phân phối trên thị trường như thế nào, chứ không giải thích
thặng dư từ đâu mà ra,12 Thuyết tân cổ điển rút ra từ mô hình kinh tế được toán học hoá là
giá trị tăng thêm (hoặc sản phẩm tạo thêm ra) sẽ được phân chia hết khi lao động (lương)
và tư bản (lãi) được trả theo năng suất biên. Lương trả cho lao động, lãi trả cho vốn là do
thị trường quyết định khi người sản xuất tối ưu lợi nhuận còn nguời lao động tối ưu thoả
mãn của họ.  Kết luận toán học này không giải thích tư bản từ đâu mà ra. Thuyết tân cổ
điển chỉ quan tâm phê phán nền kinh tế có lợi nhuận do thị trường không hoàn hảo tạo ra.
Mác thì cho rằng tư bản tích lũy này (vốn) là kết tinh của thặng dư lao động ở quá khứ.
Một số nhà kinh tế không đồng ý với cả Mác và thuyết tân cổ điển cũng không tìm cách
giải thích thặng dư từ đâu mà ra mà cho rằng sự phân phối giá trị gia tăng là kết quả của
cuộc đấu tranh giữa hai giai cấp là lao động và tư bản.  Quan điểm thống kê học hiện đại,13

cũng như vậy, coi lãi là thu nhập mà người nhận nhận được là do quá trình phân phối lại,
được gọi là thu nhập từ sở hữu (property income).

Tuy nhiên nếu đồng hoá lợi nhuận và lãi và lấy quan điểm đạo đức để lên án sự hiện diện
của lãi thì nền kinh tế thị trường không thể tồn tại. Không ai chấp nhận để dành trong ngân
hàng hoặc góp vốn sản xuất nếu như không có lãi.  Sự đồng hoá giữa lợi nhuận và lãi đã
xảy ra trong suốt qúa trình lịch sử tôn giáo, từ công giáo (catholics) đến Hồi giáo, và
những người theo chủ nghĩa Mác, chống cho vay lấy lãi. Chính quan điểm này đã làm thui
chột động lực để dành và phát triển.

Cách đặt vấn đề của Mác về bóc lột như đã nói là một quan hệ xã hội, trong đó một giai
cấp (có tư bản) chiếm đoạt sản phẩm thặng dư của giai cấp khác (lao động), dù người lao
động cũng có thể có tư bản.  Tuy nhiên nếu muốn xoá bỏ thặng dư, hay là xoá bỏ bóc lột
lao động thì logic của lý luận trên tất đưa đến việc quốc hữu hoá toàn bộ sở hữu như Mác
chủ trương. Thế nhưng ngay cả ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây cũng không thể xoá
bỏ hoàn toàn lãi suất ngân hàng mà vẫn xử dụng nó nhằm khuyến khích để dành.

Lý thuyết về thị trường cạnh tranh hoàn hảo cũng đưa đến hệ luận là lãi suất trong các hoạt
động kinh tế khác nhau sẽ ngang bằng khi thị trường đạt điểm tối ưu. Dĩ nhiên là ở một
thời điểm nào đó trên thị trường hoàn hảo này chưa đạt điểm tối ưu, hoặc trên thị trường
không hoàn hảo, lãi suất không nhất thiết ngang bằng, lợi nhuận không bằng zero, thậm
chí còn có siêu lợi nhuận. Có hai lý do lãi suất có khả năng khác nhau.  Một là do tính bất
ổn (uncertainty) và may rủi (risk) của thị trường mà lý thuyết đã phải giả định là không có
vì thông tin được giả định là luôn luôn hoàn hảo. Người đầu tư vào sản xuất hay thị trường
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cổ phiếu hy vọng có lãi lớn hơn lãi gửi ngân hàng. Các nước đang phát triển thường có lãi
suất lớn và tỷ lệ thặng dư lớn cũng một phần vì lý do trên (coi thêm số liệu trong chú thích
13).  Đó là lý do khuyến khích họ đầu tư và chấp nhận may rủi, có thể lãi lớn nhưng cũng
có thể mất hết.  Hai là do vai trò của sáng kiến, phát minh.  Đơn vị sản xuất có sáng kiến
và phát minh tăng năng suất có thể đạt được siêu lợi nhuận, nhưng về dài lâu, siêu lợi
nhuận này sẽ mất đi vì các đơn vị sản xuất khác sẽ bị sức ép của cạnh tranh hoặc bắt kịp
hoặc phá sản.  Sự tồn tại của siêu lợi nhuận chính là động lực thúc đẩy sáng kiến và phát
minh làm tăng năng suất.  Siêu lợi nhuận công ty Microsoft tạo ra từ phần mềm “cửa sổ”
dùng để điều hành máy tính cá nhân hiện nay có thể hiểu được khi sáng kiến của họ chưa
có ai thay thế được.  Nhưng cũng chính vì sợ cạnh tranh mà họ phải đều đặn giảm giá
đồng thời tăng khả năng xử dụng vừa để mở rộng thị trường vừa để bảo vệ thị phần. Nếu
như nhà nước quốc hữu hoá hoặc đánh thuế đặc biệt nó vì sự hiện diện của siêu lợi nhuận,
chắc chắn phát triển của công nghệ thông tin sẽ không nhanh chóng như vừa qua. Việc nhà
nước Mỹ đang kiện Microsoft chỉ là nhằm chống các hành vi có tính cách độc quyền của
công ty này như khi nó bắt các công ty phần cứng phải gài phần mềm đọc internet của nó
vào, trong khi đã có sẵn phần mềm đọc internet khác trên thị trường.  Bất ổn và rủi ro hiện
diện vì thông tin không hoàn hảo. Do đó vai trò của thông tin rất quan trọng. Nắm hoặc
khuynh đảo được thông tin sẽ tạo ra lợi nhuận. Điều này cho thấy vai trò của nhà nước
trong việc bảo đảm thông tin từ nhà nước là thông tin đại chúng, mọi người đều được
hưởng như nhau, không thiên vị.

Một vấn đề nữa của lý thuyết thị trường hoàn hảo là phải dựa vào một người ra giá
(auctionner) và thay đổi nó để quân bình giữa cung của người bán và cầu của người mua
và một hệ thống thể chế điều hành nó. Thị trường gần nhất với thị trường cạnh tranh hoàn
hảo là thị trường chứng khoán, nhưng chính thị trường chứng khoán đòi hỏi một thể chế do
con người tự thiết chế một cách rất rõ ràng, không phải dựa vào bàn tay vô hình mà có bàn
tay quyền lực của tập thể xã hội thông qua hội đồng kiểm soát chứng khoán và hệ thống
luật pháp được thiết chế nhằm ngăn chặn và trừng phạt những người muốn khuynh đảo thị
trường bằng cách họp nhau định giá, dùng báo chí tung tin thất thiệt, lấy thông tin thống
kê nhà nước trước khi được công bố, v.v.  và thị trường này cần người hô giá (auctionner).
" trên tôi dùng chữ gần nhất  là vì lý thuyết thị trường cạnh tranh hoàn hảo giả định là mọi
đơn vị tham gia thị trường đều có thông tin hoàn hảo về thị trường, nhưng giả định này
không có thực. Thông tin không hoàn hảo có khi đưa đến hành động đàn lũ, thị trường
chứng khoán trồi sụt lớn và bất ngờ đòi hỏi sự can thiệp nhất định của nhà nước như quyết
định tạm dừng buôn bán xảy ra năm 1987 ở Mỹ.

Rõ ràng là Mác dùng lý thuyết thặng dư không nhằm phát triển lý thuyết kinh tế trừu
tượng, mà nhằm phân tích thực tế của thể chế xã hội trong đó tư hữu ban đầu phân phối
không đồng đều, được thể hiện qua vai trò của lãi (tiền thuê vốn) và thể chế kinh tế mà
Mác phân tích là một nền kinh tế đang tiến tới độc quyền. Trong thực tiễn đó, lợi nhuận
tồn tại và bóc lột lao động tồn tại. Thị trường hoàn toàn tự do thời Mác, theo nghĩa không
có một quyền lực nào tiết chế, không phải là một nền kinh tế thị trường cạnh tranh hoàn
hảo. Mác thấy rõ viễn tượng độc quyền hoá của giai cấp tư bản và bóc lột lao động, nếu
như không có gì thay đổi trong thể chế xã hội.

Trình bày ở trên cho thấy thị trường cạnh tranh hoàn hảo không có thực, thường chỉ có thị
trường thực tế với sự hiện diện của thặng dư, tức là bóc lột lao động. Như vậy làm sao xoá
bỏ tình trạnh người bóc lột người trong sản xuất kinh tế? Có hai cách nhìn: hoặc là:
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! như Mác chủ trương: “xoá bỏ chế độ tư hữu”, cụ thể hơn là “[g]iai cấp vô sản
biến thành giai cấp thống trị” “dùng sự thống trị của mình để từng bước một
đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản, để tập trung tất cả những công
cụ sản xuất vào trong tay nhà nước, tức là trong tay giai cấp vô sản đã được tổ
chức thành giai cấp thống trị” kể cả “tước đoạt sở hữu ruộng đất”, “xoá bỏ
quyền thừa kế”. Và nắm quyền bằng bạo lực. “Những người cộng sản coi là
điều đáng kinh bỉ nếu giấu diếm những quan điểm và ý định của mình. Họ
công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng
bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành.”14 Hoặc là;

! xây dựng thể chế xã hội nhằm bảo đảm nền kinh tế hoạt động trên cơ sở thị
trường cạnh tranh hoàn hảo, qua đó bóc lột được giảm thiểu qua việc xoá bỏ
siêu lợi nhuận độc quyền, xoá bỏ các ảnh hưởng ngoại vi xấu như làm ô nhiễm
môi trường do thị trường không hoàn hảo (sẽ bàn thêm ở phần 2), giảm thiểu
khác biệt thu nhập qua chính sách thuế lũy tiến.

Mác chủ trương xoá bỏ bóc lột bằng cách tập trung toàn bộ công cụ sản xuất vào trong tay
nhà nước ít nhất là trong giai đoạn quá độ lên cộng sản chủ nghĩa. Mác gần như không nói
gì thêm về viễn tượng của một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa mà
ông cho rằng sẽ đưa đến giải phóng con người, tức là một xã hội với những con người tự
do.  Như vậy ít nhất với con người tự do, cần có tự do sản xuất, kinh doanh và không nhất
thiết gì phải nhốt vào rọ tổng công ty nhà nước.  Kinh nghiệm cho đến nay cho thấy là con
đường này không đưa lại hiệu quả sản xuất cao vì con người cá nhân bị tước đoạt quyền tự
chủ sản xuất để cuối cùng chỉ là người thợ làm công cho nhà nước tư bản độc quyền toàn
diện.

Con đường thứ hai để giảm thiểu bóc lột là thiết lập thể chế thị trường bảo đảm mọi người
có thể tự do làm ăn, tham gia làm chủ sở hữu tư bản, trên thị trường được bảo đảm tiệm
cận với thị trường hoàn hảo, nhằm xoá bỏ lợi nhuận chủ yếu do các hình thức độc quyền
hoặc gần như độc quyền tạo ra. Như Mác nhận xét chế độ tư bản hoàn toàn tự do tất dẫn
đến độc quyền và bóc lột do sở hữu ban đầu phân phối không đồng đều, và do khả năng
chiếm đoạt của quyền lực chính trị đại diện giai cấp tư bản. Thể chế kinh tế thị trường
cạnh tranh hoàn hảo lại không có trong thực tế. Thế nhưng chính cuộc đấu tranh giữa giai
cấp tư sản và công nhân cũng như ảnh hưởng của phong trào cộng sản quốc tế đã đẩy các
nước tư bản tự lột xác. Họ đã phải thực hiện các cải cách quan trọng nhằm tạo một thể chế
gần với thị trường hoàn hảo. Các nhà kinh tế do đó cũng đã nghiên cứu để nhìn rõ hơn
những giới hạn của thị trường tự  do và những điều kiện để tạo lập thị trường gần với thị
truờng cạnh tranh hoàn hảo chỉ có trong lý thuyết. Những vấn đề này là nội dung của phần
kế tiếp.

2. Thị trường thực tế: cạnh tranh không hoàn hảo

Về mặt lý thuyết, thị trường cạnh tranh hoàn hảo dựa trên một số khá nhiều định đề hoặc
giả thiết, không có trong thực tế. Thị trường không hoàn hảo mới là thực tế. Ngoài ra,
trong nhiều hoạt động kinh tế, không có hình thức thị trường nào có thể hoạt động hữu
hiệu do đó cần nhà nước hoặc các tổ chức xã hội đứng ra kiểm soát hoặc cung ứng. Phần
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này trình bày cả hai mặt các tình huống của thị trường không hoàn hảo và các giải pháp
chữa trị.  Trong đó là những thiết chế quan trọng đã được thiết kế ở nhiều nước nhằm bảo
đảm nền kinh tế đạt được hiệu quả gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tức là xoá bỏ
bóc lột do độc quyền và cung ứng các dich vụ cần thiết cho xã hội mà thị trường không
làm được.  Những thiết chế này cần nhắc lại chủ yếu là kết qủa của các cuộc đấu tranh
chính trị và xã hội từ khi có chủ nghĩa tư bản cho đến nay.

Số lượng đơn vị sản xuất:  Muốn không ai định được được giá cả trên thị trường, số lượng
đơn vị sản xuất thường được giả thiết là nhiều tới mức không ai kiểm soát được giá hàng
hoá trên thị trường. Thật ra đây chỉ là đòi hỏi toán học để dễ chứng minh. William
Baumol15 sau này đã chứng minh là sẽ đạt được hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn
hảo nếu như các đơn vị đang sản xuất luôn luôn bị đe doạ bởi khả năng tham dự vào thị
trường của đối thủ. Giá phần mềm “cửa sổ” của Microsoft xuống giá đều đều là một thí
dụ.  Cũng cần nói thêm là khi thị trường mở ra đón nhận cạnh tranh với thế giới, số lượng
đơn vị sản xuất càng không phải là vấn đề.

Sản phẩm không có thị trường để điều hoà cung cầu: An ninh trật tự xã hội, quốc
phòng, không khí trong lành là những sản phẩm chung (public goods) không thể có giá thị
trường nhằm điều hoà cung cầu, mọi người đều thấy là cần nhưng không có cơ sở thị
trường nào có thể dùng để đo được những nhu cầu này và để điều hoà cung cầu.  Hơn nữa
cũng không thể ngăn cản người không trả giá được quyền hưởng lợi ích của một xã hội
hoà bình, an ninh cũng như không khí trong lành. Chính vì vậy cần có nhà nước thu thuế
cưỡng bách nhằm cung cấp các sản phẩm chung hoặc thực hiện các định chế như bảo vệ
môi trường bằng cách cưỡng bách cơ sở sản xuất chi tiêu chống ô nhiễm từ nguồn.

Sản phẩm có ảnh hưởng ngoại vi (tốt hoặc xấu) toả ra với cả người không mua
(externality):  Rõ ràng nhất là giáo dục, huấn nghiệp, y tế công cộng và nghiên cứu khoa
học, có ảnh hưởng tốt rộng rãi đến toàn xã hội vì tri thức và sức khỏe mang lại tạo nên một
xã hội văn minh hơn, năng suất lao động cao hơn.  Kết quả của nghiên cứu khoa học, đặc
biệt là khoa học cơ bản, không chỉ giới hạn vào người bỏ tiền thực hiện mà cả người không
bỏ tiền. Nếu chỉ dùng thị trường để quyết định cung cầu thì chắc chắn sẽ có ít người đi học
và nghiên cứu khoa học sẽ giảm hẳn xuống so với hiện nay. Vì vậy cần có sự tham gia của
nhà nước trong việc cung ứng giáo dục phổ thông, huấn nghiệp, y tế công cộng và nghiên
cứu khoa học.  Trong thời đại ngày nay, nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt.
Chính vì thấy vai trò của phát minh và sáng kiến trong phá triển kinh tế mà có lúc nhà kinh
tế có tầm ảnh hưởng lớn như Joseph A. Schumpeter cho là công ty lớn có lợi thế trong
nghiên cứu và đã nghi ngờ khả năng tồn tại của tư bản chủ nghĩa trong cuộc chạy đua cạnh
tranh với các nước xã hội chủ nghĩa vì chính sách tập trung cho khoa học của các nước xã
hội chủ nghĩa16.  Ngược lại với sản phẩm có ảnh hưởng tốt là sản phẩm có ảnh hưởng xấu,
người sản xuất có thể sẵn sàng làm ô nhiễm môi trường, đặt nơi sản xuất ở vị trí tiện lợi
nhưng ảnh hưởng tai hại đến đời sống của người dân chung quanh để giảm giá thành sản
xuất nếu như họ có tự do hành động. Luật pháp và định chế kiểm soát do đó cần thiết để
ngăn chặn các tình trạng trên.

Bất ổn trên thị trường do thông tin không hoàn hảo: Thông tin trên thị trường không
bao giờ hoàn hảo, đặc biệt là thông tin về tương lai, mà người sản xuất cũng như tiêu dùng
lại cần thông tin chính xác để làm quyết định. Khi thông tin không hoàn hảo, con người dù
có lý trí hoàn hảo cũng không thể làm quyết định đúng đắn. Đột biến trên thị trường chứng
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khoán mà không có lý do chính đáng là thí dụ điển hình của vấn đề này (coi thêm chú
thích 11.) Điển hình nữa là lý thuyết của Keynes cổ võ dùng nhà nước tăng cầu, điều tiết
thị trường tài chính khi kỳ vọng về tương lai quá bất ổn đến mức người sản xuất không
muốn đầu tư và người tiêu thụ không dám tiêu thụ. Chống lại Keynes là các nhà nghiên
cứu kinh tế theo trường phái kỳ vọng hợp lý (rational expectation),17 họ cho rằng thị trường
tự do sẽ tự giải quyết vấn đề vì các đơn vị tham gia thị trường sẽ tự biết tính toán nhằm đối
phó trên cơ sở đánh giá xác xuất về tương lai. Sự can thiệp của nhà nước chỉ có hại. Chính
sách hạn chế lượng cung tiền tệ vượt tốc độ tăng trưởng kinh tế, đã làm tăng lãi suất, giảm
cầu và do đó đã phá tan kỳ vọng về lạm phát tiếp tục và giải quyết tình hình lạm phát cao ở
Mỹ những năm 1980, gây thêm uy tín cho trường phái tiền tệ và kỳ vọng hợp lý.  Về đại
thể có thể đồng ý như thế, nhưng cụ thể rõ ràng là có khi giá cả không hoàn toàn phản ánh
đúng đắn chất lượng, chẳng hạn như thuốc chữa bệnh, đợi đến lúc người sử dụng thấy rõ
được chất lượng thì đã muộn, do đó việc có cơ quan y tế kiểm tra, nghiên cứu đánh giá
trước khi một loại thuốc mới được phép ra đời là điều được chấp nhận rộng rãi. Dù sao thì
những đóng góp của trường phái kinh tế kỳ vọng hợp lý đã làm suy yếu lập luận bênh vực
sự can thiệp toàn diện hoặc quá thường xuyên của nhà nước.  Vấn đề thông tin không hoàn
hảo sẽ được bàn thêm trong phần 3 trình bày về lý do xuất hiện của các doanh nghiệp lớn
tổng hợp hàng ngang hay hàng dọc (vertical or horizontal integrated enterprises) và phần 4
về vai trò bảo đảm cung cấp thông tin của nhà nước không thiên vị.

Thị trường lao động không uyển chuyển:  Một trong những yêu cầu cơ bản của thị
trường cạnh tranh hoàn hảo là sự uyển chuyển của thị trường lao động. Nhưng lao động,
nhất là khi được tổ chức thành nghiệp đoàn, thường không chấp nhận giảm lương để quân
bình cung cầu.  Thất nghiệp do đó không tránh được. Thất nghiệp có thể đưa đến rối loạn
xã hội, và dù không tạo ra rối loạn, việc xã hội có chấp nhận như thế không là vấn đề vượt
ngoài lý luận kinh tế. Riêng ở Mỹ thập kỷ qua, do khó khăn kinh tế và áp lực của tư tưởng
bảo thủ đã đẩy nhà nước cắt giảm các chương trình trợ cấp xã hội; áp lực cạnh tranh của
nước ngoài cùng với sự suy yếu của nghiệp đoàn lao động cũng đã cho phép các công ty
thải người nhằm tăng lợi nhuận. Người bị sa thải phải chấp nhận việc làm lương thấp, đã
giúp kinh tế Mỹ giảm thất nghiệp và tăng trưởng liên tục trong 8 năm qua. Dĩ nhiên người
nghèo ngày càng nghèo đi.  Kết qủa là theo nghiên cứu của Sheldon Danziger ở Đại học
Michigan, từ 1969 đến 1997, thanh niên ở độ tuổi 25-34, tốt nghiệp trung học, da trắng,
lương trung bình sau khi trừ lạm phát giảm 30%.  Theo Edward N. Wolf ở Đại học New
York, từ 1983 đến 1995, số hộ gia đình ở mức có lợi tức thấp (40% tổng số hộ gia đình ở
Mỹ) giá trị của cải của họ giảm 80% còn số hộ giầu (1% tổng số hộ ở Mỹ) giá trị của cải
của họ tăng 17%.18 Đây vừa là kết quả của các chính sách làm thị trường lao động uyển
chuyển hơn vừa là kết qủa của quá trình toàn cầu hoá kinh tế. Nếu lương không bị cắt
giảm, Mỹ sẽ không có khả năng cạnh tranh với các nước thứ ba, công ty sẽ phải chuyển
sản xuất ra nước ngoài.

Độc quyền do tính chất của kỹ thuật sản xuất:  Có những loại sản phẩm đòi hỏi đầu tư
ban đầu rất lớn về nhà xưởng, máy móc, hơn nữa người sử dụng lại không dùng các sản
phẩm khác thay thế được (thí dụ như điện, nước, điện thoại), vì vậy sản lượng càng tăng thì
đơn giá thành sản xuất càng giảm. Đơn vị sản xuất nào ra đời trước, nhiều vốn thường dễ
trở thành độc quyền. Hoặc nếu lúc đầu có một ít đơn vị sản xuất, thì đơn vị nào có giá
thành thấp nhất, có vốn, tăng mức sản lượng (lại càng làm đơn giá thấp hơn) sẽ giảm giá,
đẩy các đơn vị khác phá sản và chiếm độc quyến, sau đó có thể tự do định giá, thu siêu lợi
nhuận.  Đây là thực tế hiển nhiên ở khắp mọi nền kinh tế do đó không thể không có luật
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pháp rõ ràng được xác định trong thể chế kinh tế nhằm đảm bảo giá hợp lý nếu có độc
quyền kỹ thuật hoặc tạo cạnh tranh để giảm siêu lợi nhuận. Có nước chống độc quyền
bằng cách nhà nước hoá sản xuất (nhưng thường chỉ đạt hiệu hiệu quả thấp, giá thành cao).
" Mỹ, họ chống độc quyền bằng nhiều biện pháp trong đó có biện pháp kiểm soát giá, và
phá vỡ tập đoàn lớn thành nhiều công ty nhỏ hơn nhằm tạo cạnh tranh. Luật pháp nghiêm
cấm các công ty trong những ngành chỉ có một số nhỏ công ty họp nhau lại để phân chia
thị trường, định giá, tạo siêu lợi nhuận.  Nếu là một công ty độc quyền, luật pháp Mỹ cũng
đặt quyền định giá, phát triển sản xuất  của nó dưới sự kiểm tra của nhà nước hoặc các tổ
chức có đại diện của nhà nước, người tiêu dùng và chuyên gia, điển hình là các công ty
cung cấp điện, điện thoại.  " Mỹ trước đây chỉ có một công ty điện thoại là AT&T, công
ty này phải chấp nhận phá vỡ thế độc quyền khi nó muốn đầu tư sang lãnh vực khác như
máy tính.  AT&T chỉ còn làm điện thoại viễn liên và phải cạnh tranh với các công ty viễn
liên khác mới ra đời. Phần điện thoại địa phương thì tách ra thành nhiều các công ty điện
thoại độc lập và vẫn giữ tính chất độc quyền ở địa phương, do đó những công ty địa
phương này vẫn tiếp tục chịu sự kiểm soát về giá cả và lãnh vực đầu tư. Chính sự phá vỡ
độc quyền này đã làm giá cả điện thoại giảm hẳn xuống so với trước đây, mở đường cho sự
phát triển của internet.  Trước đó, sự phá vỡ quyền định giá máy bay của nhà nước Mỹ
cũng tạo cạnh tranh kịch liệt giữa các công ty hàng không đưa đến giảm giá, tăng sử dụng,
tạo thế cho thương mại và du lịch quốc tế phát triển. Lý thuyết về nguy hại của độc quyền
ngày càng đẩy tới các suy nghĩ nhằm phá bỏ độc quyền kể cả trong sản xuất mà trước kia
mọi người coi như là trường hợp độc quyền tự nhiên, như cung cấp điện. Cung cấp điện đòi
hỏi đầu tư lớn về đường dây chuyển, người càng sử dụng nhiều giá càng rẻ.  Việc bóc tách
riêng ra dịch vụ sản xuất điện và chuyển tải điện đã cho phép tạo cạnh tranh trong sản xuất
điện dù chuyển tải vẫn còn cần độc quyền.

Phải chăng con người chỉ có một mục đích là tối ưu hoá lợi nhuận và thoả mãn tự
kỷ?: Các nhà kinh tế lý thuyết thường coi đây là vấn đề nằm ngoài phân tích kinh tế. Nếu
đưa các mục tiêu khác vào phân tích thì thị trường cạnh tranh hoàn hảo không nhất thiết là
thị trường hữu hiệu nhất và việc toàn dụng lao động có thể không đạt được.

Nói tóm lại, nền kinh tế cạnh tranh hoàn hảo chỉ có trên lý thuyết, do đó sự xuất hiện trên
thực tế của các tập đoàn tư bản độc quyền hoặc gần như độc quyền như Mác nhận định là
điều có thực.  Mác viết “giai cấp tư sản ngày càng xoá bỏ tình trạng phân tán về tư liệu sản
xuất, về tài sản và về dân cư. Nó tụ tập dân cư, tập trung các tư liệu sản xuất, và tích tụ tài
sản vào trong tay một số ít người”.  Mác cũng tiên đoán sản xuất quá thừa do đó để tránh
khủng hoảng, giai cấp tư bản “phải chiếm những thị trường mới và bóc lột triệt để hơn nữa
những thị trường cũ.”19

Tuy vậy, Mác không tiên đoán được là chủ nghĩa tư bản, dưới áp lực của đấu tranh giai
cấp, cũng tự biết cải cách, tạo các định chế để có thị trường tiếp cận gần với thị trường
cạnh tranh hoàn hảo, giảm mức lợi nhuận siêu ngạch, tăng thu nhập của công nhân, qua đó
tăng cầu, mở rộng sản xuất, kể cả có các biện pháp kinh tế điều tiết thị trường.  Vai trò của
nhà nước tư bản chủ yếu giới hạn vào bốn mục tiêu chính: (1) thiết lập luật chơi trên thị
trường (qua luật pháp, định chế chế tài) để bảo đảm tự do cạnh tranh giữa tư nhân; (2)
dùng toà án bảo đảm các khế hợp, hợp đồng giữa tư nhân tự do với nhau;  (3) bảo đảm an
ninh, trật tự xã hội; (4) phân phối lại lợi tức xã hội qua quyền đánh thuế; (5) can thiệp trực
tiếp vào nền kinh tế khi cần thiết bằng chính sách tiền tệ và tài chính.  Sự can thiệp của nhà
nước thường chỉ giới hạn vào các chính sách vĩ mô có ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung
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hơn là những quyết định vi mô có mục đích nâng đỡ một tập đoàn sản xuất cụ thể nào đó,
nhưng không phải là họ không bao giờ tham gia vào các quyết định vi mô.  Mục tiêu cuối
cùng này hiện đang là mục tiêu bị xét lại vì bị coi là đi quá đà, làm thui chột động lực sản
xuất.

Ngoài việc tạo lập thể chế chống độc quyền và can thiệp trực tiếp của nhà nước vào kinh
tế, một thay đổi rất quan trọng trong các nước tư bản là sự xuất hiện của các công ty cổ
phần, mà nhiều người có thể tham gia hưởng lợi nhuận nếu có.  Sự ra đời của các công ty
cổ phần đưa tới việc tách rời sở hữu và quản lý, tạo cơ hội cho việc chuyên nghiệp hoá
hoạt động quản lý sản xuất. Sự tách rời này cũng đóng góp một phần quan trọng vào tính
tôn trọng luật pháp của công ty vì những người trực tiếp quản lý cũng chỉ là những người
làm thuê nên dù sao thường ít có động lực hành động phi pháp nhằm đạt siêu lợi nhuận
cho người khác hưởng.

Và cuối cùng cũng cần phải nói tới các định chế chính trị ngăn cản nhà nước lạm quyền,
đặc biệt là hành pháp.  Thiết chế cân bằng quyền hành và tạo sự kiểm soát lẫn nhau giữa
hành pháp, lập pháp và tư pháp có thể coi là điểm son của nhà nước tư bản hiện đại. Thiết
chế này, dù dưới nhiều hình thức rất khác nhau mà ta có thể tìm thấy ở Mỹ, Pháp, Anh,
Đức, đi từ cơ sở triết lý về cá nhân của Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jaques
Rousseau và Thomas Jefferson – người cuối cùng này là triết gia của Bản Tuyên ngôn
Độc lập và Luật về Nhân Quyền của Mỹ. " Tây phương, tập thể dưới hình thức hội đoàn
hay nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ quyền của từng cá nhân, ngược lại với triết lý đông
phương của Khổng tử chỉ nhấn mạnh đến bổn phận của con người trong xã hội.  Triết lý
Tây phương về quyền cá nhân không bắt nguồn từ khoảng không mà từ cuộc đấu tranh đòi
tự do kinh doanh, chống độc quyền của nhà vua khi chủ nghĩa tư bản manh nha phát triển
nhưng bị quyền lực vua chúa cấm cản.  Ngược lại ở Đông phương, vua chúa tiếp tục cấm
đoán thương nghiệp lớn, đặc biệt là ngoại thương cho đến cuối thế kỷ thứ 1720, làm khả
năng tích lũy tư bản không thể có được và do đó cuộc cách mạng công nghiệp không xảy
ra ở đây.  Triết lý về quyền cá nhân trong tập thể xã hội sẽ dễ dàng đưa tới một nhận thức
rất thực tế là chính quyền thường lạm quyền nếu không có gì kiểm soát nó.  Tây phương
nói chung đi theo hướng đòi hỏi giảm thiểu vai trò của chính quyền trong đời sống kinh tế,
tôn giáo và xã hội. Nhưng vì con người là con người tập thể, xúc tác xã hội không thể
không gây vấn đề. " một số nước phương Tây, họ giải quyết bằng cách tự nguyện tham
gia đoàn thể chính trị, tôn giáo, xã hội, ngành nghề chuyên môn (những tổ chức này ở Tây
phương xuất hiện dưới danh nghĩa các công ty vô vị lợi, không phải đóng thuế lợi tức –
chưa được phép hình thành ở Việt Nam21 và các tổ chức ta hiện nay thường gọi là các tổ
chức phi chính phủ – NGO), qua đó họ tự giải quyết vấn đề với nhau hoặc thiết lập các
định chế xã hội tự quản để mọi thành viên chấp nhận mà không cần đến vai trò của nhà
nước. Đông phương (ảnh hưởng văn hoá Trung Quốc và tư tưởng của Khổng tử) nói riêng
thường có khuynh hướng đặt nặng vai trò của nhà nước, đòi hỏi nhà nước can thiệp và coi
nhẹ quyền cá nhân và do đó các công ty vô vị lợi và tổ chức NGO cũng ít có lý do tồn tại.
" một số nước như Trung Quốc và Việt Nam, NGO hầu hết là cánh tay nối dài của đảng
cầm quyền và chính quyền trung ương, mặc dù những hình thức hoàn toàn tự nguyện, tự
quản cũng đã bắt đầu xuất hiện. Các đoàn thể chuyên môn, hoặc có khuynh hướng xã hội,
tôn giáo chính là nơi gần gũi nhất để người dân tham gia thực hiện quyền dân chủ một
cách hữu hiệu nhất về những vấn đề mà họ quan tâm nhất.
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Vai trò nhà nước như thế nào, tích cực can thiệp vào nền kinh tế hay là chỉ làm người trọng
tài không thiên vị trong trò chơi thị trường của tư nhân sẽ tiếp tục là đề tài tranh luận giữa
các nhà kinh tế, chính trị và xã hội22. Người ta có thể dễ dàng tìm các thí dụ cụ thể trên
thực tế để chứng minh cho quan điểm của mình và chống lại quan điểm bất đồng.  Nhưng
dường như không sai nếu kết luận rằng nền kinh tế càng phát triển thì mức độ can thiệp
trực tiếp có tính chất vi mô vào nền kinh tế càng ít đi. Sự can thiệp này ở giai đoạn đầu của
phát triển có thể có hiệu quả (như vai trò của nhà nước ở Hàn quốc), nhưng nó cũng đòi
hỏi những điều kiện hết sức cụ thể khó có thể lặp lại ở một nước khác.  Vấn đề này sẽ được
bàn thêm ở phần 3.

3. Lý thuyết về hình thái tổ chức công ty và vai trò của lịch sử và văn hoá

Chống độc quyền không phải là chống các hình thức đại công ty.  Như đã trình bày ở trên,
thị trường kinh doanh hoàn hảo có thể có nếu có bảo đảm cạnh tranh, tức là bảo đảm thị
luôn luôn mở và các công ty này hiện có luôn luôn bị đe doạ bởi sự ra đời của các công ty
khác.  Các công ty lớn xuất hiện vì tính chất kỹ thuật sản xuất, có lớn thì mới có thể xử
dụng được ưu thế sản xuất lớn, giảm giá thành và cạnh tranh trên thị trường thế giới. Các
nước trên thế giới hiện nay không chỉ gồm những công ty nhỏ, cạnh tranh kịch liệt và chấp
nhận giá do thị trường quyết định, nó cũng gồm những công ty kếch sù, kể cả những công
ty liên hợp hàng ngang và hàng dọc, dù không phải là những công ty độc quyền. Nếu xét
thực tế hiện nay, có nước hầu hết các công ty của họ chỉ ở cỡ nhỏ hoặc trung như #$ Đài
Loan, Hồng Kông trong khi có nước lại gồm rất nhiều các công ty kếch sù như Mỹ, Nhật,
Đức, Hàn quốc.  Tại sao lại có sự khác biệt về hình thái tổ chức công ty như vậy? Lý do
kinh tế hay lịch sử và văn hoá đã tạo ra sự khác biệt đó? Sự khác biệt đó có liên quan gì
đến khả năng cạnh tranh của một nước?  Và cuối cùng là với sự tiến triển của công nghệ
thông tin hiện đại, hình thức công ty nào sẽ phù hợp với thế kỷ tới?  Phần này sẽ cố gằng
tổng hợp các nghiên cứu mới đây nhằm trả lời một phần các câu hỏi đặt ra để phần cuối
cùng của bài viết sẽ đi vào phân tích hình thức phát triển phù hợp cho nền kinh tế Việt
Nam.

Lý thuyết về sự hình thành công ty hiện đại

Có hai loại hình thái công ty tiêu biểu cho các nước tư bản hiện đại, ít nhất là cho đến cuối
thể kỷ này. Các đại công ty sản xuất hàng loạt (điển hình là các công ty sản xuất xe hơi) và
các tổng công ty tổng hợp hàng dọc (như các công ty sản xuất xe hơi cũng đồng thời sản
xuất máy, vỏ xe, và các phụ tùng khác).

Như đã phân tích, sự ra đời của các công ty lớn là kết qủa của kỹ thuật sản xuất. Sản xuất
càng lớn, trước khi tới một mức độ sản lượng tối đa nào đó, đơn giá càng giảm. Sản xuất
lớn hàng loạt này dựa vào phương pháp sản xuất Taylor, bắt nguồn từ Mỹ, qua đó các phần
riêng của sản phẩm và công đoạn trong dây chuyền sản xuất được tách rời, chuyên môn
hoá để sản xuất hàng loạt. Lao động cũng được chuyên môn hoá, và như thế hầu hết các
động tác lao động chỉ dựa vào lao động cơ bắp, không cần chuyên môn, có thể dễ dàng
thay thế. Chính quy trình sản xuất Taylor đã đẩy mạnh cuộc cách mạng kỹ nghệ và sự phát
triển vượt bực của công nghệ sản xuất hiện nay.  Quá trình sản xuất dây chuyền tự động
như thế đòi hỏi lượng sản xuất lớn, tồn kho lớn để dây chuyền không ngừng nghỉ và do đó
đòi hỏi vốn lớn. Các công ty lớn do đó ra đời.
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Tuy vậy các nhà kinh tế vẫn tự hỏi là nếu như các chi tiết của một sản phẩm cuối cùng có
thể chia nhỏ thì tại sao lại không xuất hiện rất nhiều các công ty nhỏ hoặc vừa cũng sản
xuất các chi tiết để bán cho công ty lắp ráp xe hơi chẳng hạn. Các công ty làm sản phẩm
cuối cùng chỉ cần mua và lắp đặt các chi tiết với nhau.  Câu hỏi này được đặt ra vì sản xuất
lớn tới một mức độ nào đó lại trở nên thiếu hiệu qủa, đơn giá thành cao vì tính quan liêu,
bàn giấy của hệ thống quản lý lớn và nhiều cấp. Thậm chí nhiều nghiên cứu cho thấy đơn
giá thành sản xuất các chi tiết của nhiều công ty lớn cao hơn khi họ tự làm lấy. Thế tại sao
họ không đi mua ở ngoài thay vì tự làm lấy? Lý do chính là vì thông tin không hoàn hảo.
Đây là lập luận của Ronald H. Coase23 đã được chấp nhận rộng rãi.  Ông ta cho rằng mặc
dù thị trường phân phối hàng hóa hiệu qủa hơn, nhưng cũng tốn kém đáng kể do các chi
phí giao dịch (transactions costs) chẳng hạn như chi phí tìm hiểu người bán và sản phẩm
của họ, thương lượng giá cả, đặc điểm chi tiết kỹ thuật và chất lượng, thời điểm giao hàng
bằng hợp đồng. Hợp đồng lại không thể viết hết ra mọi chi tiết cho nên người bán và người
mua còn cần thêm sự tin cậy lẫn nhau. Chính sự bất trắc về niềm tin cũng như chi phí
thương lượng mà công ty muốn tự mình làm hết, hay nói khác đi là tập hợp việc sản xuất
phụ kiện cần thiết, cũng như việc tiếp thị và giao hàng cho khách dưới sự điều hành của
chính họ. Các công ty lớn hoạt động không khác gì một nhà nước xã hội chủ nghĩa nhỏ bé,
với hệ thống kế hoạch tập trung chi tiết, trao đổi không trên cơ sở giá thị trường.  Ngược
lại như đã nói, khi các hoạt động sản xuất phình ra như vậy, hiệu qủa quản lý sút kém,
người đứng đầu công ty không có sức nắm bắt được các thông tin từ dưới, giá thành vì vậy
tăng. Lý thuyết về công ty hiện đại chính là sự tìm kiếm hình thái tổ chức thích hợp nhằm
giảm chi phí giao dịch, đồng thời không làm tăng chi phí quản lý.

Để giảm ảnh hưởng của quản lý tập trung thiếu hiệu qủa, ta thấy sự hình thành của các tập
đoàn công ty trong đó các phần sản xuất có thể tách bóc được trở nên các công ty con hoạt
động độc lập về tài chính và quản lý, và cũng nhằm mục đích tối ưu lợi nhuận như công ty
mẹ.24 Một phương pháp quản lý chống quan liêu trong quản lý tập trung là phương pháp
quản lý và sản xuất  đúng lúc (just in time) do Taiichi Ono đề xuất ở công ty Toyota. Đây
là mô hình quản lý đang được phổ biến rộng rãi, kể cả ở Mỹ, nhằm thay thế phương pháp
Taylor.  Phương pháp này bắt nguồn từ Nhật vào những năm 50 nhằm đối phó với mức sản
xuất không đủ lớn để áp dụng phương pháp Taylor cũng như để giảm thiểu đầu tư lớn vào
nhà máy và tồn kho. Thay vì công nhân chỉ là đơn vị nhỏ bé, thực hiện các động tác đơn
giản trong một dây chuyền tự động không ngừng nghỉ, công nhân theo phương pháp đúng
lúc làm việc theo nhóm, trách nhiệm sản phẩm từ đầu đến cuối, kể cả kiểm kê chất lượng
và có thể dừng dây chuyền bất cứ lúc nào để bảo đảm chất lượng. Ngoài ra lối sản xuất
kiểu Nhật cũng được tiếp tay bởi một hệ thống liên kết sản xuất  giữa công ty lớn với các
công ty nhỏ và độc lập, gọi là keiretsu25. Sự liên kết này, không có tính chất hợp đồng
thành văn, do đó đòi hỏi sự tin cậy nhất định giữa các công ty trong liên kết, một điều kiện
văn hoá khó thực hiện ở nhiều nước. Nói chung các mô hình quản lý và hình thức công ty
là cố gắng giảm thiểu chi phí giao dịch trong quá trình sản xuất, đồng thời bảo đảm chất
lượng cao.

Thực tế hình thái công ty ở các nước phát triển và vai trò của lịch sử văn hoá

Trên thực tế hình thức các công ty ở các nước phát triển không tiến hoá rập khuôn như lý
thuyết đã bàn ở trên. Fukuyama đã tổng kết các nghiên cứu về hình thái công ty một cách
lý thú trong quyển Trust26 (Tin cậy). Những nhận xét của ông ta sẽ được lập lại trong phần
này.  Ta thấy các công ty ở Đài Loan và Hồng Kông hầu hết là vừa và nhỏ.  "%Hồng Kông
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năm 1947 có 961 công ty có số lao dộng trung bình là 49 người, năm 1984 có 48.992 công
ty có số lao động trung bình giảm đi, chỉ còn 18 người. " Đài Loan, 68% công ty ở dạng
nhỏ và 23% ở dạng vừa chỉ có dưới 50 công nhân. " Đài Loan, mặc dù thu nhập trên đầu
người của họ lớn hơn ở Hàn quốc, công ty lớn nhất của họ là Formosa Plastics năm 1983
có doanh thu là $1,6 tỷ USD, thu dụng 31.211 nhân viên, nhỏ bé so với Hyundai và
Samsung của Hàn quốc lúc đó có doanh thu là 8 và 6 tỷ USD, thu dụng 137.000 và 97.384
ngàn công nhân.27  Tương tự như thế các công ty tư nhân ở Pháp và ở trung và nam nước #
cũng nhỏ bé so với các công ty kếch sù ở Nhật, Mỹ, Đức và Hàn quốc.

Lý do gì các công ty ở các nước này lại thường nhỏ như vậy? Các nhà nghiên cứu cho rằng
các nước này, đặc biệt là các nước có dân số phần đông là người Hoa thường dựa chủ yếu
vào gia đình trong làm ăn. Người làm ăn không tin người ngoài gia đình. Dựa vào gia đình
và chỉ tin vào gia đình là đặc tính của các nền văn hoá sớm có nhà nước trung ương tập
quyền. Khi một nhà nước càng lớn và tập quyền càng hữu hiệu thì nhân dân càng dễ bị bóc
lột đủ kiểu qua đủ loại hình thuế má và đóng góp khác nhau từ trung ương xuống địa
phương, và do đó dân chúng hình thành tâm lý chỉ tin quan hệ máu mủ hoặc dòng họ, hay
quá lắm là làng xóm. Tâm lý này trở thành văn hoá phổ biến, đặc biệt là được hệ thống
hoá vào triết lý chủ đạo như Khổng giáo.  Công ty của người Hoa thường chỉ là công ty gia
đình, họ chỉ dùng người trong gia đình quản lý, rất ít khi nghĩ đến việc chuyên nghiệp hoá
sản xuất bằng cách tách rời vai trò quản lý và vai trò sở hữu. Các công ty này có lớn lên thì
sau đó cũng tàn lụi dần sau vài đời vì gia tài được đem chia đều cho con cái, nhất là khi
những người này lại không có ý thích hoặc khả năng kinh doanh.

" các nước đã trải qua ảnh hưởng trực tiếp của sứ quân, lãnh chúa địa phương các loại như
ở Nhật, và nhiều nước &u châu, ta thấy có sự phát triển một thứ văn hoá dựa vào tin cậy
hình thành do quan hệ hai chiều với các lãnh chúa, là những người hoặc lực lượng bảo vệ
dân thuộc quyền, nhằm chống lại các sứ quân hoặc lãnh chúa khác  Gia đình do đó có ảnh
hưởng yếu đi và đôi khi như ở Nhật quan hệ giữa dân chúng, hiệp sĩ và lãnh chúa còn mật
thiết không kém gì quan hệ gia đình. Nhật bị ảnh hưởng của Khổng giáo, nhưng chưa bao
giờ Khổng giáo trở thành lý thuyết trị dân như ở Trung Quốc vì Nhật hoàng chủ yếu chỉ
làm vì và chính quyền trung ương luôn nhu nhược cho đến khi Tây phương bắt đầu chính
sách thực dân ở đó.  "%Nhật, phân chia tài sản lại chủ yếu là cho con cả, và có thể cho con
nuôi, qua việc làm rể hoặc được chấp nhận vào gia đình vì khả năng quản lý, do đó tài sản
gia đình không bị phân tán như ở Trung Quốc.

Chính vì nền văn hoá đặt nặng tính tập thể và liên kết được xây dựng trong quá trình lịch
sử trên ta thấy có sự hình thành các hội nghề nghiệp lúc đầu xây dựng trên quan hệ giữa
bậc thầy và người học việc. Sự hình thành các công ty cổ phần sau này và sự tách rời giữa
quản lý và sở hữu được chấp nhận và phổ biến nhanh chóng vì văn hoá tin cậy và vì hình
thức mới này tạo thêm của cải và sức mạnh kinh doanh một cách hữu hiệu hơn. Hình thức
keiretsu, liên kết trên cơ sở tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng không thành văn giữa công ty
lớn và các công ty vệ tinh nhỏ, cũng như giữa các công ty lớn ở Nhật, là kết quả của nền
văn hoá đặc thù của họ.  Trên cơ sở đó, người ta có thể hiểu được lý do tại sao ở Nhật có
hiện tượng liên hệ giữa công nhân và chủ có tính cách trung thành kiểu gia đình và, các
công ty trong khối liên kết có thể mua hàng lẫn của nhau với giá cao hơn giá thị trường và
khi công ty trong khối liên kết gặp khó khăn, các công ty khác có thể sẵn sàng cho mua trả
chậm kể cả đáp ứng tín dụng. Mối liên hệ keiresu thực chất là hình thức ẩn của tổng công
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ty liên hợp hàng ngang và hàng dọc kiểu Mỹ, nhưng không thể đo lường thống kê chính
xác được.

" các nước nói tiếng Hoa, bị ảnh hưởng nặng nề của Khổng giáo, ngoài việc không tin
người ngoài gia đình và tài sản lại bị phân phối đồng đều cho con trai, sự có mặt của các
công ty lớn là ngoại lệ. Các công ty ở những nước này như Đài Loan, Hồng Kông và
Singapore hầu hết có tính chất gia đình và nhỏ bé.

Hàn quốc, không như Nhật, cũng là một nước chịu ảnh hưởng sâu đậm của Khổng giáo, tài
sản cũng bị phân chia cho con trai, mặc dù không cần đồng đều như ở Trung Quốc (vì con
cả có thể được nhiều gấp đôi con thứ), nhưng tại sao lại có rất nhiều các công ty kếch sù?
Theo đánh giá của Fukuyama, đó là do chính sách dân tộc chủ nghĩa quyết đuổi bắt Nhật
của Park Chung Hee. Park là người lãnh đạo độc đoán, hà khắc, nhưng được nhiều người
đánh giá là có chiến lược phát triển kinh tế rất rõ ràng, quyết đoán, tích cực và lại là người
không màng tư lợi vật chất cá nhân, không tham nhũng.  Park chọn người và công ty tư
nhân có khả năng, đổ vốn nhà nước cho vay phát triển đồng thời cũng áp lực ngân hàng đổ
tín dụng, kể cả sử dụng lãi suất âm nhằm xây dựng các công ty này thành các đại công ty
(chaebol) tập trung sản xuất nhằm xuất khẩu, mở rộng thị trường ở nước ngoài, tạo sức
cạnh tranh trên thế giới. Ngoài ra, để tạo lợi thế cho công ty được chọn, Park hạn chế số
công ty xuất khẩu, đòi hỏi các công ty này có tư bản tự có và chi nhánh tối thiểu ở nước
ngoài. Nếu đạt điều kiện, Park tạo điều kiện dễ dàng về tín dụng, thị trường và giấy phép
trong khi đó thị trường nội địa thì bảo hộ kỹ càng.  Trong thập kỷ 70, Hàn quốc rút khỏi
sản xuất công nghiệp nhẹ như dệt, may mặc và đi vào công nghệ nặng như xây dựng, đóng
tầu, sắt thép, hoá chất. Năm 1976, 74% đầu tư là vào kỹ nghệ nhẹ, năm 1979, hơn 80% là
vào kỹ nghệ nặng.  Chỉ trong 10 năm bộ mặt của Hàn quốc thay đổi về cơ bản. Dĩ nhiên
cũng cần thấy rằng Park làm được việc này vì không những Mỹ làm ngơ cho chính sách
bảo hộ của Park mà còn khuyến khích.

Văn hoá Pháp mặc dù khác hoàn toàn các nền văn hoá chịu ảnh hưởng của Trung Quốc
nhưng lại có nét tương tự, ở chỗ vai trò của các hội đoàn trung gian giữa nhà nước và gia
đình không có hoặc không phát triển vì sự sớm tập quyền ở nhà nước trung ương cho phép
họ tạo ra một thể chế nhà nước dựa vào tuyển dụng công chức trên cơ sở khả năng. Trở
thành công chức, tốt nghiệp trường Hành chính quốc gia ('cole nationale d’aministration)
và trường lớn (grandes écoles) là niềm tự hào của nhiều người Pháp. Gia đình ở Pháp
không phải là một trong những cột trụ xã hội như triết lý của Khổng tử, nhưng vì thiếu
hình thức trung gian giữa nhà nước và cá nhân cho nên gia đình trở nên quan trọng. Công
ty cũng xây dựng trên cơ sở gia đình, do đó thường ở cỡ nhỏ hoặc trung, ít nhất là cho đến
giữa thế kỷ thứ hai mươi. Tocqueville một nhà quan sát Pháp nổi tiếng về nước Mỹ đã
nhận định về phân tầng xã hội chi ly ở Pháp như sau: “mỗi nhóm xa cách nhau vì đặc
quyền tý teo, ngay cả những đặc lợi nhỏ bé nhất cũng chỉ nhằm tỏ ra là mình có địa vị to
hơn một tý. Chính vì vậy họ luôn luôn ở trạng thái tranh dành hơn thiệt…”28 Tính chất cá
nhân, phân tầng nhỏ bé như vậy đã  ngăn cản người ta hợp tác với nhau kể cả khi họ có
chung lợi ích quan trọng.  Chính vì vậy chỉ đến nửa cuối của thế kỷ hai mươi, hình thức
công ty cổ phần mới phát triển ở Pháp. Nhiều công ty trở thành lớn trước đây vì là công ty
quốc doanh chẳng hạn như công ty xe hơi Renault, ngân hàng Credit Lyonnais, v.v. Rất
khác với Hàn quốc ở đó nhà nước chủ trương xây dựng các công ty tư nhân lớn, nhà nước
Pháp trước đây tập trung xây dựng công ty quốc doanh lớn, nhưng thường luôn luôn lỗ
vốn, thiếu hiệu quả và đến nay đang trên đà tư nhân hoá để giải quyết vấn đề.
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Mỹ thì khác hẳn, Tocqueville nhận định vào năm 1840: “Người Mỹ ở mọi lứa tuổi, mọi
điều kiện, mọi khuynh hướng luôn luôn tìm cách hợp thành hiệp hội. Họ không chỉ có
công ty thương nghiệp, công nghiệp mà mọi người có thể tham gia, mà còn có hàng ngàn
loại hội đoàn như tôn giáo, đạo đức, nghiêm túc, vô tích sự, bao gồm mọi người hoặc có
phân biệt đối xử, lớn hoặc nhỏ. Người Mỹ lập hội để làm giải trí, mở nhà dòng, xây nhà
nghỉ, nhà thờ, phân phối sách, gởi các đoàn truyền giáo, họ lập nhà thương, nhà tù, mở
trường học.”29  Chính vì tinh thần sẵn sàng hợp tác mà hình thức công ty cổ phần sớm ra
đời ở Mỹ, và cũng do đó các công ty lớn có cơ hội ra đời vì sự góp vốn của nhiều người.
Nhiều người Mỹ lại rất không tin vào vai trò của chính quyền trung ương mà chỉ tin vào
chính quyền địa phương được tổ chức trên cơ sở tự nguyện, tự quản hoặc các hội đoàn tự
nguyện để nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống và quyền lợi của họ.
Chính quyền trung ương đối với không ít người Mỹ là một công cụ tước đoạt dân chủ và
có tính chất áp bức. Cũng vì tính chất của dân Mỹ, gần như không có công ty nhà nước ở
Mỹ. Hình thức gần nhất với công ty nhà nước là các công ty tự quản, vô vị lợi nhưng có
hội đồng quản trị do các nhà chính trị cử ra.

4. Việt nam, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Đảng Cộng sản và nhà nước Việt nam xác định nhà nước Việt nam trong giai đoạn hiện
nay là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là giai đoạn được coi là
bước quá độ lên chủ nghĩa cộng sản.

Về mặt kinh tế, nó là thị trường gồm:
! nhiều thành phần (nhà nước, tư bản nhà nước, hộ gia đình, tư bản tư nhân, tư bản

nước ngoài) tham gia sản xuất
! nhưng lấy tư bản nhà nước (quốc doanh) làm chủ đạo.

Về mặt xã hội, nó nhằm xây dựng một xã hội:
! dân chủ,
! giầu mạnh,
! công bằng,
! văn minh.

Những mục đích trên chưa cho ta thấy rõ hệ thống thể chế phát triển ở Việt Nam sẽ như
thế nào mặc dù có nhắc qua một chút về thể chế thị trường, và thực tế là những tiến bộ
kinh tế đạt được vừa qua là do công cuộc đổi mới dựa trên kinh tế thị trường mặc dù còn
thiếu thể chế nhất quán và rõ ràng.  Theo tôi, muốn đạt được những mục tiêu trên, ta cần đi
sâu vào những điểm sau:

! Thể chế thị trường bảo đảm xoá bỏ bóc lột lao động, chống độc quyền nhà nước
cũng như tư nhân

! Thể chế bảo đảm nhà nước không làm thay những gì mà nhân dân có thể tự làm
! Thể chế thị trường bảo đảm phát huy cạnh tranh và sở hữu tập thể thông qua các

công ty cổ phần
! Thể chế dân sự bảo đảm đóng góp của nhân dân theo tinh thần tự nguyện, tự quản

vào những tất cả mọi hoạt động cần thiết trong xã hội
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4.1 Thể chế thị truờng chống độc quyền, xoá bỏ bóc lột lao động

Chấp nhận thị trường là một tiến bộ so với thể chế quốc doanh toàn diện dựa trên kế hoạch
hoá trước đây. Nhưng trên cơ sở phân tích thị trường đã trình bày ở phần 1 và 2, ta chưa
thấy rõ nét bản chất thể chế của thị trường này.  Nếu là nhằm giảm thiểu bóc lột thì thể chế
luật pháp phải nhằm tạo cơ chế thị trường ngày càng tiến gần với cạnh tranh hoàn hảo, tức
là chống độc quyền, dù nhà nước hay tư nhân.  Lấy quốc doanh làm chủ đạo có thể được
hiểu theo hai nghĩa: (1) giữ cho các công ty quốc doanh là thành phần nắm đại bộ phận
(hay một phần quan trọng có tính khuynh loát) nền kinh tế để nó tạo ra nhiều của cải nhất
cho xã hội; (2) tạo cơ hội cho quốc doanh nắm độc quyền ở những hoạt động kinh tế quan
trọng. Dù hiểu theo nghĩa nào thì thực tế đã chứng tỏ rằng sản xuất quốc doanh thiếu hiệu
qủa, làm nền kinh tế không đạt được tiềm năng của nó. Hơn thế, nếu hiểu theo nghĩa duy
trì độc quyền, thì tức là chế độ chấp nhận một nền kinh tế có bóc lột lao động qua sự có
mặt của lợi nhuận trong thặng dư giá trị. Lợi nhuận do bóc lột sức lao động này có thể trở
về tay nhà nước, có thể vào tay tư nhân trong nước và nước ngoài nếu có cổ phần hoặc hợp
tác kinh doanh. Sự hiện diện của lợi nhuận siêu ngạch của công ty điện thoại có hợp tác
kinh doanh với nước ngoài hiện nay ở nước ta là một ví dụ.

Việt Nam hiện nay dường như là đi con đường kiểu Hàn quốc, nhưng hơi khác một chút ở
chỗ nó nhằm xây dựng các công ty nhà nước kếch sù. Tôi nói dường như là vì ngay cả con
đường này nếu có cũng chưa được tuyên bố rõ ràng hoặc chấp nhận rộng rãi, nhưng đã
phản ánh qua chính sách xây dựng các tổng công ty nhà nước. Việt Nam chắc chắn không
thể đi theo con đường xây dựng đại công ty tư nhân của Hàn quốc vì tính chất chủ nghĩa
xã hội và vì dù có thành công thì đảng lãnh đạo sẽ không tồn tại nổi do sự phân liệt cao độ
giữa tư bản và lao động như đã xảy ra ở Hàn quốc, biến cuộc đấu tranh quyền lợi kinh tế
thành cuộc đấu tranh chính trị.  Kinh nghiệm vụ xử công ty Minh Phụng là điển hình. Các
công ty ở Hàn quốc dưới thời Park Chung Hee có thể không khác gì lắm công ty Minh
Phụng nhưng lại được nhà nước cứu nguy và tiếp tục được xây dựng thành các đại công ty
tư nhân. Chính vì vậy Việt Nam có ý đồ làm khác Hàn quốc một chút là xây dựng các đại
công ty nhà nước.  Con đường này chắc chắn sẽ khó đạt được hiệu quả như Hàn quốc vì
tính chất thiếu hiệu qủa của công ty nhà nước, nếu không muốn nói là con đường này có
thể dẫn đến sự phá sản của nền kinh tế trong tương lai vì nợ nần chồng chất không trả
được.

Bản chất của nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc và Việt Nam chưa rõ nét; nó vật vờ giữa
độc quyền nhà nước, kinh doanh kiểu bè lũ kết hợp với ảnh hưởng của thế lực chính trị, và
một phần nào đó tự tiến tới một nền kinh tế gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Chính
vì vậy cũng khó kiến trúc định chế và luật pháp rõ ràng khi nền tảng của thể chế chưa rõ
ràng.

Tuy nhiên muốn giảm thiểu bóc lột, muốn có “định hướng xã hội chủ nghĩa,” thể chế thị
trường phải bảo đảm gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tức là nó đòi hỏi nhà nước
phải có định chế chống độc quyền và các biểu hiện không hoàn hảo khác. Phân tích về
kinh tế thị trường như đã trình bày ở các phần trên trong bài viết khó cho ta hình dùng
thêm các đặc tính khác của “định hướng xã hội chủ nghĩa” ngoài việc nhấn mạnh sự cần
thiết của nhà nước trong việc thiết lập thể chế bảo đảm thực hiện những gì mà thị trường
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dù hoàn hảo cũng không có khả năng làm.  Định hướng như thế có lẽ không khác gì định
hướng của một vài nước tư bản phát triển cao và tiến bộ hiện nay.

4.2 Thể chế bảo đảm nhà nước không làm những gì mà nhân dân có thể làm

Giáo dục phổ thông, nghiên cứu khoa học, y tế công cộng, đầu tư vào hạ tầng cơ sở, quốc
phòng, an ninh, v.v. là những hoạt động kinh tế xã hội mà tư nhân không muốn làm, sản
xuất không đủ nhu cầu, hoặc nếu làm thì giá cả phải rất cao vượt ngoài khả năng chịu
đựng của nhiều người. Những trường hợp như thế cần đòi hỏi vai trò cung cấp của nhà
nước. Ngoài ra, nhiều hoạt động như thế cũng có thể được các tổ chức dân sự làm mà
không cần nhà nước. Tuy nhiên cần thiết lập luật pháp về công ty vô vị lợi, không đóng
thuế để khuyến khích các hoạt động vô vị lợi nhưng cần thiết cho xã hội.

Tất cả các hoạt động kinh doanh và sản xuất hàng hoá bình thường khác mà tư nhân có thể
làm được không thuộc địa hạt hoạt động của nhà nước vì hai lý do (1) việc quốc doanh hoá
của nhà nước là xâm phạm đến quyền tự do, tự chủ kinh doanh của nhân dân; (2) kinh
nghiệm cho thấy công ty nhà nước nói chung thường lỗ vốn, hoặc thiếu hiệu quả, và
thường là nơi nuôi dưỡng tham nhũng, cho nên không có lý do tồn tại.  Tất cả các công ty
quốc doanh hiện nay đang làm việc có hiệu quả, dù lớn, dù nhỏ cần được cổ phần hoá, thu
vốn để tập trung làm những gì mà nhân dân không làm được.

4.3 Thể chế quá độ nhằm bảo đảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế

Khi nền kinh tế dân sự chưa thể tự phát triển thành những công ty cổ phần đủ lớn mạnh để
cạnh tranh trên thị trường thế giới, nhà nước có thể có vai trò trong thời gian quá độ đứng
ra thành lập các công ty này.

Nếu so sánh sự phát triển của Hàn quốc và Đài Loan, ta thấy một đàng là các công ty kếch
sù, một đànglà các công ty cỡ trung và cỡ nhỏ, nhưng cả hai đều có tốc độ phát triển nhanh
thần kỳ. Người ta có thể nói là các công ty cỡ trung hoặc nhỏ có khả năng linh hoạt cao,
nhanh chóng thay đổi để phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu
thị trường trên thế giới, đặc biệt là trong thời đại tiến nhanh của công nghệ thông tin hiện
nay30. Nhưng người ta cũng có thể lập luận rằng công ty vốn lớn mới có thể du nhập công
nghệ tiên tiến, hoặc tự nghiên cứu sáng chế và do đó mới có thể cạnh tranh với nước ngoài.
Nhưng như thế làm sao giải thích sự phát triển cùng thành công của cả Hàn quốc và Đài
Loan? Hơn nữa lại có thể nói rằng kinh tế Đài Loan phát triển nhanh và vững chắc hơn
kinh tế Hàn quốc như kinh nghiệm khủng hoảng tài chính thời gian qua ở Hàn quốc đã
chứng tỏ.  Sự khác biệt này không dễ giải thích và cần nghiên cứu thêm, nhưng theo tôi sự
phát triển của Đài Loan lúc đầu và trong thời gian dài gắn liền với sự hổ trợ của các tổng
công ty thương mại Nhật và mối hệ thống móc nối của người Hoa ở nhiều nước ( châu.
Trong khi đó Hàn quốc không có lợi thế này mà hoàn toàn dựa vào thế lớn, năng suất cao,
giá thành hạ để cạnh tranh.

Trên thực tế của các nước, thường xuất hiện ba loại cỡ công ty: (1) công ty gia đình thường
nhỏ bé chủ yếu làm nông nghiệp, hàng thủ công, dịch vụ; (2) công ty nhỏ hoặc vừa với đòi
hỏi chuyên môn cao hoặc kỹ thuật cao sản xuất các sản phẩm đặc thù và tinh vi (chẳng
hạn làm máy chính xác, làm máy tính đặc biệt theo đơn đặt hàng, làm sản phẩm tiêu dùng
cao cấp như nước hoa, quần áo v.v. phù hợp với giới tiêu dùng đặc biệt; những loại sản
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phẩm này cần nhanh chóng thích nghi với thay đổi của thị trường và kỹ thuật sản xuất,
nhất là cần dựa vào công nghệ thông tin hiện đại trong thời gian sắp tới; và cuối cùng là
(3) các công ty do đòi hỏi của kỹ thuật phải lớn, sản xuất hàng loạt với mẫu mã giống
nhau và dùng nhiều thợ với tay nghề giản đơn.  Thực tế mà nói, nền kinh tế nào cũng luôn
luôn nằm trên điểm giao thoa giữa công nghệ đơn giản, vốn lớn, sản xuất hàng loạt nhằm
tận dụng được ưu thế kỹ thuật sản xuất lớn, ưu thế vốn lớn trong tiếp thị, đạt giá thành rẻ
và, công nghệ tiên tiến, tinh vi, không cần dựa vào kỹ thuật sản xuất lớn nhằm thoả mãn
các nhu cầu cao cấp. Chiến lược xây dựng thể chế cho phát triển ở Việt Nam theo tôi là
phải điều hoà được hai hướng này trong đó cần thiết xây dựng các công ty lớn.

Dựa vào phân tích ở phần 3, ta thấy văn hoá Việt Nam rất gần văn hoá Trung Quốc, với gia
đình là nền tảng của kinh tế và xã hội. Sự thiếu vắng các hiệp hội tự nguyện, tự quản đã
không tạo nên tinh thần tin cậy người ngoài gia đình do đó nếu không có động lực đặc biệt
nào đó, tiến trình hình thành các công ty cổ phần và công ty lớn sẽ rất chậm.  Thiếu tin cậy
cộng với sự thiếu vốn sẽ là bước cản sự hình thành các công ty lớn. Nhìn lại lịch sử Việt
Nam từ thời Pháp thuộc đến năm 1975, ta không tìm kiếm nổi một công ty cổ phần nào,
hoặc ngay cả một công ty gia đình nào ở mức có thể gọi là đáng kể. Và từ năm 1989 sau
khi kinh tế thị trường được chấp nhận cũng vậy. Nhìn ra ngoài, ta cũng thấy là hệ thống
làm ăn của người Việt ở nước ngoài không đáng kể cho nên về dài lâu cũng sẽ không giúp
gì nhiều cho việc xâm nhập vào thị trường nước ngoài của hàng Việt Nam.  Thời gian qua,
Việt Nam mở nhanh chóng ra nước ngoài một phần nhờ hệ thống thương mại trung gian
của người Hoa, một phần nhờ vốn lớn tập trung được của các công ty xuất khẩu nhà nước.
Cho nên muốn nhanh chóng tạo ra các công ty lớn có sức cạnh tranh, có vốn nhập công
nghệ tiên tiến, nhà nước cần có vai trò xây dựng những loại công ty này khi tư nhân chưa
có khả năng làm.

Như vậy là ta cần có công ty lớn quốc doanh khi tư nhân chưa làm được. Nhưng đó phải là
công ty có mục đích chính là xuất khẩu nhằm cạnh tranh với nước ngoài. Để không mâu
thuẫn với đề nghị 4.2, các công ty này sẽ phải được tư hữu hoá thành những công ty cổ
phần tư nhân khi nó đã được tổ chức và hoạt động thành công để nâng cao hiệu quả sản
xuất của nó.  Vốn thu hồi có thể dùng để tiếp tục vai trò tích cực của nhà nước nếu thấy
còn cần thiết.  Việc thiết lập các công ty quốc doanh đặt ở mức quan trọng như vậy phải
được tính toán kỹ và phải được quốc hội thông qua từng trường hợp một.

4.4 Thể chế bảo đảm phát triển các tổ chức dân sự theo tinh thần tự nguyện, tự
quản trong mọi hoạt động cần thiết trong xã hội

Hình thức tổ chức dân sự còn xa lạ với người Việt, có chăng thời gian qua là các tổ chức
do nhà nước đỡ đầu, thực chất là cánh tay nối dài của nhà nước kể cả việc ăn lương nhà
nước.  Không có lý do gì chống lại các loại tổ chức nhà nước, nếu như nó không ăn lương
nhà nước, tức là không dùng đến thuế do nhân dân đóng góp. Chúng ta cần thấy là có rất
nhiều hình thức tự nguyện, tự quản cần thiết để phát huy tinh thần tập thể, giúp đỡ lẫn
nhau cũng như giúp nhau tranh đấu cho quyền lợi hợp pháp đã được ghi trong hiến pháp và
luật lệ. Những hình thức cần thiết có thể thấy rõ là nghiệp đoàn lao động, hội ngành nghề,
những hoạt động không vụ lợi như nhà thương, trường học, nơi nuôi trẻ mồ côi, giúp đỡ
người thất cơ lỡ vận, các loại hợp tác xã, v.v.  Để khuyến khích sản xuất các hoạt động
trên, cần thiết lập các thể chế công ty vô vị lợi.
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4.5 Thể chế xác định và hạn chế vai trò của nhà nước

Đã nói nhân dân làm chủ thì nhân dân có quyền làm tất cả những gì luật pháp không cấm
và họ chỉ có bổn phận công dân duy nhất là tôn trọng luật pháp.  Họ không có bổn phận
xin và nhà nước có quyền cho như hiện nay. Thể chế cụ thể nào để thực hiện đIều này thị
hiện nay không rõ. Về thể chế kinh tế, nhà nước chủ động thiết lập các thể chế được cụ thể
bằng luật pháp và làm nhiệm vụ của người trọng tài không thiên vị. Về chính sách kinh tế,
thì nhiệm vụ chủ yếu là điều hành chính sách vĩ mô (tài chính, tín dụng) thay vì vi mô
(quản lý công ty quốc doanh), xâm phạm đến tự do kinh doanh của người dân, thêm vào
đó là chính sách phân phối lại lợi tức giữa các thành phần kinh tế để ổn định xã hội chủ
yếu thông qua thuế lũy tiến .

4.6 Thông tin và vai trò của nhà nước

Thông tin như đã phân tích rất cần để nền kinh tế hoạt động hữu hiệu.  Thông tin đầy đủ
hơn sẽ giảm độ bất ổn và độ rủi ro, do đó giảm mức lãi suất (dùng chung cho vốn vay cũng
như vốn tự có) trên thị trường, giảm chi phí giao dịch.  Lãi suất ở các nước đang phát triển
thường cao hơn nhiều lãi suất ở các nước phát triển một phần lớn là do mức độ rủi ro và
bất ổn cao hơn. Sản xuất khó xâm nhập vào thị trường nước ngoài vì thông tin không đủ và
nếu có vào được thì phải xuyên qua một công ty nước thứ ba do đó chi phí giao dịch cao.
Do thông tin cực kỳ quan trọng như vậy cho nên công chức nhà nước cũng có thể lợi dụng
chức vụ để tuôn thông tin ra ngoài cho người quên biết để họ thủ lợi.  Do đó nhà nước vừa
có trách nhiệm phổ biến thông tin vừa cần thiết lập thể chế cần thiết để mọi người có thể
có thông tin cùng một lúc và  không bị phân biệt đối xử.  Nếu không thiết lập thể chế cần
thiết như vậy, công chức có thể lạm quyền lấy thông tin từ ngân hàng, bộ tài chính và tổng
cục thống kê, v.v. rồi tuôn ra ngoài khuynh đảo làm lợi trên thị trường chứng khoán khi thị
trường này ra đời trong tương lai.

Chiến lược phát triển thế chế ở Việt Nam (đề nghị)

Mục tiêu cuối cùng: tư hữu hoá hầu hết sở hữu trên cơ sở phát triển kinh tế không
có bóc lột và môi trường được bảo vệ
Biện pháp:

! Thiết lập thể chế bảo đảm tự do kinh doanh của tư nhân;
! Xây dựng thể chế chống độc quyền dù nhà nước hay tư nhân trong kinh doanh

cũng như thông tin;
! Xây dựng thể chế nhằm bảo đảm là nhà nhà nước chỉ làm những gì mà nhân

dân không tự làm được do đó cần cổ phần hoá hay thực chất là tư nhân hoá các
công ty quốc doanh lớn, làm ăn có hiệu quả hiện nay;

! Do hiện nay nhân dân không thể tự xây dựng các công ty cỡ lớn, nhà nước
cần chủ động lập một số ít công ty nhà nước lớn, dựa trên kỹ thuật tiên tiến ở
những lãnh vực cần thiết dựa trên phân tích ưu thế về địa lý, lao động và tài
nguyên nhằm tạo sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, dựa vào vốn thu được
do cổ phẩn hoá và vốn vay nước ngoài. Khi đã thành công, tư nhân hoá để nâng
cao hiệu quả sản xuất;

! Xây dựng bảo đảm quyền tự do lập các hội đoàn dân sự nhằm phát huy các
dịch vụ tập thể mà cá nhân không làm được và đồng thời giảm thiểu các hoạt
động nhà nước không cần dính vào.
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zero. Những con số sau cho thấy tỷ lệ chi trả cho lao động, thuế sản xuất và thặng dư so với GDP theo quan
điểm của Mác ở một số nước:

Một số chỉ tiêu thu nhập lao động và thặng dư

Việt Nam, 1996Mỹ, 1993 Thái Lan, 1993
Cả nền kinh tế Công nghiệp

Thuế sản xuất 7,8% 12% 14,4% 19,8%
Thu nhập lao động 60,0% 27% 64,4% 52,3%
Thặng dư 19,8% 50% 10,4% 37,3%

Nguồn: National Accounts Statistics, Liên Hiệp Quốc và Bảng Cân đối Liên ngành của Việt Nam, Nhà Xuất bản Thống kê, Hà Nội,
1999.
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